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PHẪU THUẬT TÁN NHUYỄN THỦY TINH THỂ NÂU ĐEN  

BẰNG PHACO XOAY VỚI KỸ THUẬT CHẺ QUANH LÕI NHÂN CỨNG 
 

Trần Phạm Duy, Nguyễn Thị Thanh Thủy 
 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá kết quả và tính an toàn của 

phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể nâu đen bằng 
phaco xoay với kỹ thuật chẻ quanh lõi nhân cứng. 

Thiết kế nghiên cứu: thực nghiệm lâm sàng mô tả 
tiến cứu 

Phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành tại bệnh 
viện Mắt Sài Gòn,45 bệnh nhân (45 mắt) đục thủy tinh 
thể độ V theo phân loại Buratto Lucio được tiến hành 
phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể theo phương thức 
phaco xoay với kỹ thuật chẻ quanh lõi nhân cứng. 

Kết quả: Năng lượng tiêu hao tích lũy trung bình là 
35.63 (dao động từ 20.07 đến 68.76). Tại thời điểm 1 
tuần, 1 tháng sau mổ với tỷ lệ mất tế bào nội mô lần 
lượt là 12.08% và 14.02%. Không có biến chứng 
nghiêm trọng nào xảy ra trong và sau mổ. 

Kết luận:Phương thức phaco xoay hiệu quả và an 
toàn trong việc tán nhuyễn đục thủy tinh thể rất cứng 
độ V, và kỹ thuật chẻ quanh lõi nhân cứng an toàn ít 
tác động đến dây chằng Zinn và bao sau đồng thời làm 
giảm thiểu năng lượng phaco. 

summary 
Purpose: To evaluate the efficacy and safety of 

phacoemulsification using torsional modality with 
epinuclear vertical chop technique for very hard 
cataract 

Design: A prospective clinical study 
Methods:A clinical practice study conducted at Sai 

Gon Eye Hospital, 45 consecutive eyes with cataract 
density grade V according to Buratto Lucio 
classification system underwent torsional 
phacoemulsification with epinucleus vertical chop 
technique. 

Results: the mean cumulative dissipated energy 
(CDE) was 35.63 (range 20.07 to 68.76). At 7 and 30 
days postoperatively, endothelial cell loss were 
12.08% and 14.02% respectively. No serious 
intraoperative or postoperative complications were 
noted. 

Conclusions: The torsional mode provides an 
effective and safe method for very hard cataract 
removal. The epinuclear vertical chop technique was 
effective and did not produce serious complications 
such as zonulysis or posterior capsule rupture. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Phẫu thuật thủy tinh thể bằng phương pháp tán 

nhuyễn thủy tinh thể (phaco) hiện nay vẫn là phương 
pháp tiên tiến và hiệu quả nhất. Tuy nhiên đối với đục 
thủy tinh thể rất cứng (độ V) vẫn luôn là một thách thức 
lớn cho phẫu thuật viên phaco vì khó chẻ nhân, sử 
dụng năng lượng cao, thời gian phaco kéo dài nên có 
thể gây tổn thương nội mô giác mạc, tổn thương dây 
chằng Zinn, bỏng vết mổ. Vànhiều phẫu thuật viên 

chọn lựa phương pháp phẫu thuật lấy thủy tinh thể 
ngoài bao. 

Hệ thống máy Infinity (Alcon) có taycầm phaco 
xoay Ozil được thiết kế để cho các tinh thể áp điện có 
thể hoạt động theo 2 cách khác nhau. Với tần số 
32kHz, các tinh thể tạo ra chuyển động xoay quanh 
trục. Với đầu tip Kelman cong 22 độ ở gần đầu tip, 
chuyển động nhỏ quanh trục sẽ khuếch đại chuyển 
động ngang ở đầu tip. Với tần số 44kHz, các tinh thể 
tạo ra chuyển động trước sau như phaco cổ điển.  

Hơn nữa, phần mềm ở máy Infinity cho phép sự kết 
hợp giữa phaco xoay và phaco cổ điển (dao động 
chiều trước sau)theo nhiều tỷ lệ khác nhau hoặc phaco 
cổ điển chỉ xuất hiện khi cần thiết theo lập trình của 
phẫu thuật viên (Ozil IP). Phaco xoay làm giảm hiện 
tượng đẩy nhân, giảm nhiễu loạn tiền phòng và tán 
nhuyễn nhân hiệu quả hơn so với phaco cổ điển đồng 
thời giảm thiểu năng lượng, ít sinh nhiệt hơn, giảm 
nguy cơ tổn thương nội mô giác mạc[3,4,5,6,7,8,9,10]. 
Tuy nhiên hầu như vẫn chưa có báo cáo nào về hiệu 
quả của phaco xoay trên thủy tinh thể rất cứng độ V, 
do vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu 
quả và an toàn của phaco xoay đối với nhân nâu đen 
đồng thời kết hợp với phương pháp chẻ quanh lõi nhân 
cứng nhằm mục đích giảm thiểu năng lượng, ít làm tổn 
thương các mô xung quanh, an toàn và cho kết quả tốt 
sau phẫu thuật. 

BỆNH NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Tiêu chuẩn bệnh nhân 
Bệnh nhân đục thủy tinh thể do tuổi già, nhân cứng 

độ V theo phân loại Buratto Lucio. Tất cả bệnh nhân 
đều được tiến hành phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh 
thể bằng phaco xoay (Ozil) với kỹ thuật chẻ quanh lõi 
nhân cứng, đặt kính nội nhãn trong bao. Phẫu thuật 
được tiến hành tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
- Tế bào nội mô dưới 1500/mm2 

- Lệch thủy tinh thể, rung rinh thủy tinh thể, rung 
rinh mống mắt 

- Đồng tử không giãn 
- Giả tróc bao 
- Viêm màng bồ đào, cận thị nặng (công suất IOL 

dưới +10D) 
- Có phẫu thuật nội nhãn trước đó  
- Bệnh lý giác mạc khác 
Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng mô tả tiến cứu 
Cỡ mẫu 45, ước tính dựa vào công thức n = Z2

1-α/2. P 
(1-P)/ε2 

Độ tin cậy 95% → Z 1-α/2 = 1,96 
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P: tỷ lệ dự kiến các biến chứng 0.03 (năm 2010 
phẫu thuật khoảng 200 đục thủy tinh thể rất cứng). 

ε: Sai số thích hợp khi xác định tỷ lệ. Chọnε = 
0,05� n = 45 

Phương pháp tiến hành 
- Giãn đồng tử bằng Mydrin-P (Tropicamide 0.5% 

+Phenylephrine 0.5%)  
- Gây tê cạnh cầu bằng Lidocain 2% hoặc nhỏ tê 

bề mặt bằng Cebesine 0.4% (Oxybuprocain 
hydrochloride). 

- Tiến hành:  
* Tạo lỗ phụ bằng dao 15o, cách vết mổ chính 

khoảng 60o-70o. Làm căng tiền phòng bằng cách bơm 
dung dịch Lactate Ringer qua lỗ phụ.  

* Dùng dao 2.2mm tạo đường mổ trên giác mạc 
trong hoặc gần giác mạc trong ở phía thái dương, 
đường hầm vết mổ khoảng 1.8-2mm. 

 * Bơm chất nhầy (hydroxypropyl methylcellulose) 
vào tiền phòng. Thực hiện xé bao liên tục, đường kính 
khoảng 5-5.5mm. 

* Thủy tách nhân, xoay nhân 
* Các thông số máy phaco: phaco tip Kelman 

MicroTip 0.9mm ABS (aspiration bypass system), 
phaco tip 45 độ. Phaco xoay. Dạng phóng thích năng 
lượng xung riêng lẽ (burst). Thời gian mỗi xung 70ms. 
Năng lượng ở chế độ tăng tuyến tính (linear), ngưỡng 
dưới 70%, ngưỡng trên 100%. Lưu lượng hút tuyến tính, 
ngưỡng dưới 20ml/s, ngưỡng trên 30ml/s. Lực hút tuyến 
tính ngưỡng dưới 200 mmHg, ngưỡng trên 400 mmHg. 
Chiều cao chai dịch 110 cm. Dùng chế độ phaco thông 
minh IP (vacuum threshold 95%, phaco pulse on time 
15ms, longitudinal/torsional ratio 0.9) 

* Kỹ thuật chẻ quanh lõi nhân cứng: Đầu phaco tip 
xuất phát từ vị trí giữa nhân (phaco chop thông thường 
sẽ hơi lùi lại). Đầu phaco tip cắm vào phía trước và 
xuống dưới khoảng 1-1.5mm (vào lớp thượng nhân 
cứng, đầu tip vừa chạm vào lõi nhân cứng). Dấu hiệu 
đầu tip chạm nhân cứng là: đầu tip như bị dội trở lại, 
không thể cắm sâu vào được, có hiện tượng bụi ngay 
đầu tip phaco. Chế độ burst sẽ giúp không phá vỡ bít 
tắc quanh đầu tip do vậy sẽ giữ chặt nhân ổn định. Lúc 
này chopper được đặt ngay trước và hơi lệch trái đầu 
phaco tip. Lực chopperhướng xuống dưới và sang trái. 
Đầu phaco tip giữ chặt nhân nâng lên và sang phải. 
Như thế sẽ chẻ và tách được phần thượng nhân cứng, 
bộc lộ lõi nhân cứng. Vì chỉ chẻ tách phần thượng nhân 
nên lực tác động của chopper không lớn, do vậy rất an 
toàn. Xoay nhân và lặp lại động tác trên để chẻ tách 
phần thượng nhân ra thành nhiều mảnh (thường 4- 8 
mảnh). Lúc này lõi nhân cứng đươc bộc lộ hoàn toàn, 
dùng chopper đặt vào xích đạo lõi nhân cứng để tách 
rời hoàn toàn ra khỏi lớp thượng nhân. Lúc này chẻ và 
tán nhuyễn lõi nhân cứng trong bao lại được che chắn 
bởi lớp thượng nhân nên rất an toàn. Sau khi tán 
nhuyễn hoàn toàn lõi nhân cứng thì tiếp tục tách rời 
hoàn toàn từng mảnh thượng nhân để tán nhuyễn. 

 
 

  
Phaco tip khôngcần cắm sâu Chẻ quanh lõi nhân cứng  

vào giữa lõi nhân cứng 
 
 

  
Lõi nhân cứng Chẻ, tán nhuyễn lõi nhân 

trong bao 
 

* Rửa hút phần vỏ (cortex) còn lại, đặt IOL trong 
bao. 

* Hút sạch chất nhầy, bơm Vancomycin 0.1mg/ml 
qua lỗ phụ. 

* Thuốc sau phẫu thuật kháng sinh + corticoid 
Chỉ số kết quả chính để phân tích là năng lượng 

phân tán tích lũy CDE (cumulative dissipated energy). 
CDE là năng lượng siêu âm toàn bộ khi bàn đạp ở vị trí 
số 3 (phaco cổ điển và phaco xoay) và được tính: (thời 
gian phaco x năng lượng phaco trung bình) + (thời gian 
phaco xoay x 0.4 x năng lượng phaco xoay trung bình).  

Ghi nhận các biến chứng trong mổ. Bệnh nhân 
được tái khám sau 1 tuần,1 tháng. Ghi nhận các biến 
số thị lực sau mổ, độ dày giác mạc, tế bào nội mô giác 
mạc. Phù giác mạc phân chia theo các mức độ sau: 
phù rất nhẹ (dạng vết), phù chủ yếu tại vết mổ; phù 
nhẹ: giác mạc phù đục và dày nhỏ hơn 25% diện tích, 
không có nếp descemet và nhìn thấy rõ mống mắt dưới 
đèn khe sinh hiển vi; phù trung bình: giác mạc phù đục 
và dày hơn 25% diện tích, vài nếp descemet, dưới đèn 
khe sinh hiển vi nhìn thấy mờ các chi tiết mống mắt; 
phù nặng: giác mạc phù đục và dày hơn 50% diện tích, 
nhiều nếp descemet và không quan sát được mống 
mắt dưới đèn khe sinh hiển vi [11]. Độ dày giác mạc 
trung tâm và tế bào nội mô được đo bằng máy đếm tế 
bào nội mô Topcon SP.3000,specular microscope. 
Các biến số được tính trung bình và so sánh các giá trị 
trung bình (test t). Tìm mối tương quan giữa CDE và độ 
dày giác mạc và mất tế bào nội mô. Sử dụng phần 
mềm Medcalc để tính toán. 

Tần số phaco tip của phaco xoay chỉ bằng khoảng 
80% phaco cổ điển (32Kz ở phaco xoay so với 40Kz 
phaco cổ điển). Biên độ chuyển động (stroke distance) 
của đầu phaco xoay chỉ bằng một nữa so với phaco cổ 
điển nhờ cấu trúc hình học của đầu phaco tip Kelman. 
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KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Tuổi trung bình của bệnh nhân là 77,15 (từ 68 cho 

đến 92 tuổi). Trong đó nam chiếm 37,8%, nữ chiếm 
62,2%. Thị lực trước mổ đều thấp < ĐNT 1m, trong đó 
thị lực sáng tối (+) và bóng bàn tay chiếm 53,33%. Thị 
lực sau mổ 1 tuần chưa chỉnh kính từ ĐNT 4m cho đến 
8/10. Thị lực sau 1 tháng có chỉnh kính từ 2/10 cho đến 
8/10. Những bệnh nhân có thị lực không tăng nhiều là 
do các bệnh lý đáy mắt như thoái hóa hoàng điểm tuổi 
già, màng trước võng mạc, tắc nhánh tĩnh mạch trung 
tâm do trước mổ không soi đươc đáy mắt vì đục thủy 
tinh thể nâu đen. 

Không có trường hợp nào xảy ra biến chứng trong 
mổ như rách bao sau, đứt dây chằng Zinn, tổn thương 
rách mống mắt, bỏng vết mổ. 

Các biến chứng sau mổ: 
Phù giác mạc: sau 1 tuần có 4 trường hợp phù giác 

mạc rất nhẹ, 1 trường hợp phù nhẹ, tổng cộng có 5/45 
ca, chiếm 11,11%. Tất cả những trường hợp này đều 
có nhân đen, bệnh nhân lớn tuổi (lớn hơn 80 tuổi), 
CDE trong các trường hợp này cao hơn những trường 
hợp khác. Tuy nhiên tất cả các trường hợp phù giác 
mạc sau 1 tuần đều nhẹ và không ảnh hưởng thị lực 
nhiều và đều biến mất khi tái khám sau 1 tháng. So với 
tác giả Trần Thị Phương Thu, Nguyễn Đỗ Nguyên [1] 
phù giác mạc 4/60, chiếm 6,7% và dùng chất nhầy 
Viscoat, đầu phaco NeoSonix và tác giả cũng không 
nêu rõ mức độ phù giác mạc. Singh, Vasavada [9] tỷ lệ 
phù giác mạc là 34%, khi dùng phaco cổ điển và chất 
nhầy HPMC 2%. Khi phẫu thuật phaco qua vết mổ nhỏ 
2,2mm, dịch thoát ra qua đường mổ chính hầu như 
không có nên nguy cơ phù bỏng vết mổ cao, nhất là 
trong những trường hợp nhân nâu đen. Do vậy để hạn 
chế tác động của năng lượng lên vết mổ thì nên dùng 
cơ học chẻ nhỏ mảnh nhân, dùng chế độ phóng thích 
năng lượng riêng lẽ từng xung và phaco xoay sẽ làm 
hạn chế nguy nguy phù bỏng vết mổ. 

Bảng 1: Các biến chứng sau mổ khác: 
Biến chứng Số lượng Tỷ lệ 
Phù giác mạc 5 11,11% 
Xẹp tiền phòng 0 0 
Tăng nhãn áp 2 4,44% 

Viêm màng bồ đào 0 0 
Viêm mủ nội nhãn 0 0 
Có 2 trường hợp tăng nhãn áp sau mổ,điều trị nội 

khoa bằng thuốc hạ nhãn áp đường uống và nhãn áp 
được điều chỉnh không để lại biến chứng khác. 

Bảng 2: Độ dày giác mạc trung tâm:  
 Trước mổ 1 tuần 1 tháng 

Độ dày giác mạc 518,97±17,57 550,80±19,69 523±17,25 
% tăng độ dày giác 

mạc sau mổ 
 6,13±1,48 0,82±0,4 

P  <0,0001 0,2752 
Độ dày giác mạc trung tâm tăng lên đáng kể (có ý 

nghĩa thống kê) tại thời điểm 1 tuần sau mổ nhưng sau 
đó giảm xuống gần như trước mổ tại thời điểm 1 tháng. 
Kết quả này cũng tương tự như của Singh và 
Vasavada [9]. Kim DH và cộng sự [5]: sau 1 tuần và 1 
tháng tỷ lệ % tăng độ dày giác mạc là 11,34±8,31 và 

4,98±4,69. Zeng M, Liu X tỷ lệ % tăng độ dày giác mạc 
sau 1 tuần và 1 tháng là 8,03 và -1,1. 

Bảng 3: Tỷ lệ mất tế bào nội mô 

 
Tế bào nội 
m«/mm2 

Tỷ lệ mất tế bào 
nội mô (%) 

P 

Trước mổ 2373±347 _  
Sau mổ 1 tuần 2082±280 12,08 <0,0001 
Sau mổ 1 tháng 2035±272 14,02 <0,0001 
Liu Y, Zeng M [6] báo cáo tỷ lệ mất tế bào nội mô 

sau 1 tuần và 1 tháng là 10,4% và 12,5% nhưng mẫu 
nghiên cứu cho nhiều độ cứng thủy tinh thể (từ độ I đến 
độ IV) và dùng chất nhầy Viscoat trong khi tán nhuyễn 
bằng phaco xoay. 

Singh, Vasavada [9] báo cáo tỷ lệ mất tế bào nội 
mô là 9,22% sau 1 tháng khi dùng phaco cổ điển với 
chất nhầy HPMC. 

Trần Thị Phương Thu, Nguyễn Đỗ Nguyên[1]: tỷ lệ 
mất tế bào nội mô sau 1 tuần và 1 tháng là 21% và 
18% với đầu phaco NeoSonix và dùng chất nhầy 
Viscoat. 

Zeng M, Liu X [11]: tỷ lệ mất tế bào nội mô sau 1 
tuần và 1 tháng là 6,3% và 10,5% khi dùng phaco xoay 
và chất nhầy DuoVisc đối với nhân độ IV. 

Năng lượng phân tán tích lũy trong nghiên cứu 
chúng tôi là 35,63±11,41. Có mối tương quan nghịch 
giữa CDE và tỷ lệ mất tế bào nội mô sau 1 tuần (r = -
0,8396, p = 0.0082). Không có mối tương quan giữa 
CDE và tỷ lệ tăng độ dày giác mạc sau 1 tuần (r = 
0,0955, p = 0,5326) 

Chỉ số CDE của vài tác giả khác: 
Ahmed [2]: 22,02±9,7 với kỹ thuật phaco chop đối 

với nhân độ IV 
Kim DH [5]: 27,9±9 với kỹ thuật phaco chop đối với 

nhân độ IV 
Liu Y, Zeng M, Liu X [6]: 14,08±8,3 với kỹ thuật 

phaco chop đối với nhân độ IV 
Đục thủy tinh thể cứng nâu đen vẫn còn gặp 

nhiều ở các nước đang phát triển. Tại Viêt Nam chưa 
có thống kê chính xác về tỷ lệ đục thủy tinh thể cứng 
nâu đen nhưng trong thực tế chúng tôi gặp khá 
nhiều. Vì vậy nghiên cứu phương pháp an toàn, hiệu 
quả cho phẫu thuật thủy tinh thể rất cứng cũng là 
vấn đề cần thiết. 

Trong phẫu thuật phaco trước khi tán nhuyễn thủy 
tinh thể phải được bẻ ra thành từng mảnh nhỏ. Tuy 
nhiên đối với những đục thủy tinh thể quá cứng thì việc 
chẻ nhân thành nhiều mảnh nhỏ không phải dễ dàng. 
Vì vậy cần có sự kết hợp giữa kỹ thuật tốt,an toàn với 
công nghệ phaco tiên tiến trong phẫu thuật đục thủy 
tinh thể cứng nâu đen thì mới cho kết quả tốt. Hầu hết 
các phương pháp của các tác giả đưa ra đều thực hiện 
việc đào nhân trước để có thể chẻ nhân tiếp theo. Với 
những đục thủy tinh thể cứng nâu đen thì việc đào 
nhân cũng sẽ phóng thích nhiều năng lượng do vậy có 
nguy cơ ảnh hưởng tế bào nội mô giác mạc. Lý tưởng 
nhất là việc chẻ nhân chỉ dùng bằng phương pháp cơ 
học. Trong kỹ thuật phaco chop, đầu phaco phải cắm 
sâu vào giữa nhân để giữ chặt nhân thì mới có thể 
chẻ nhân được. Nhưng với đục thủy tinh thể quá cứng 
thì khó cắm sâu đầu phaco vào lõi nhân được, vì lõi 
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nhân cứng bên trong được ép chặt bởi lớp thượng 
nhân cứng bên ngoài. Nếu không cắm sâu đầu phaco 
vào nhân cứng được thì có nguy cơ phá vỡ bít tắc 
quanh đầu phaco (vaccum seal) dẫn đến giảm lực giữ 
nhân, thậm chí nguy cơ xẹp tiền phòng. Đầu phaco 
càng cắm sâu vào lõi nhân cứng thì lực cần tác động 
lên chopper càng nhỏ đi. Tuy nhiên với nhân nâu đen 
thì khó hoặc thậm chí không thể cắm sâu đầu phaco 
vào lõi nhân được. 

Với công nghệ phaco xoay qua vết mổ nhỏ có 
nhiều ưu điểm như đã nói ở trên. Tuy nhiên với đục 
thủy tinh thể cứng sẽ gặp một vài khó khăn bất lợi.áp 
lực âm truyền theo đường ống và tạo ra dòng chảy khi 
đầu phaco tip không bị bít tắc. 

Pa,c - Pasp

R  = Φ 

Pa.c: áp lực tiền phòng. 
Pasp: áp lực âm. 
R:trở lưu. 
Φ: lưu lượng 
Do vậy với những đầu tip càng nhỏ thì trở lưu càng 

lớn, do vậy áp lực âm càng lớn để đảm bảo lưu lượng. 
Lưu lượng dòng chảy tỷ lệ bậc 4 với bán kính đầu 
phaco tip theo định luật Poiseuille, đầu phaco tip 
1.1mm có lưu lượng hơn gấp đôi đầu 0.9mm. 

Lực giữ nhân F phụ thuộc vào áp lực âm, kích thước 
và hình học đầu phaco tip và mức độ bít tắc.  

F= p x A.  
F: lực giữ nhân 
p: chênh lệch áp suất giữa hai bên mảnh nhân (áp 

lực tiện phòng và áp lực âm trong lòng ống) 
A: tiết diện đầu phaco tip 
F = (P a.c- P asp) x A = (ρ . g . h – P asp) x A 
ρ: tỷ trọng dịch chảy. 
g: gia tốc trọng lực. 
h: chiều cao chai dịch. 
Vậy muốn tăng lực giữ nhân: 
- Tăng độ cao chai dịch. 
- Tăng áp lực âm (vaccum). 
- Tăng tiết diện phaco tip. 
Với phaco xoay Ozil qua vết mổ nhỏ 2.2mm thì phải 

sử dụng đầu Kelman 0.9, do vậy lực giữ nhân sẽ yếu đi 
do tiết diện nhỏ, giảm đi gần 3 lần so với tip 1.1mm. Để 
khắc phục điều này tôi dùng kỹ thuật bẻ quanh lõi 
nhân cứng. Kỹ thuật này dựa vào cấu trúc giải phẩu 
của thủy tinh thể. Thủy tinh thể khi đục, theo thời gian 
thì các sợi thủy tinh thể ngày càng bi ép chặt vào bên 
trong. Tuy nhiên vẫn có các lớp ranh giới giữa các 
nhân phôi, nhân bào thai, nhân sơ sinh và nhân trưởng 
thành. Về phương diện phẫu thuật thì sẽ có lớp giữa lõi 
nhân cứng và lớp thượng nhân. Và đây cũng là điểm 
yếu nhất dùng để tách lõi nhân. Với kỹ thuật tách như 
thế thì đầu phaco tip không cần thiết phải cắm sâu vảo 
giữa lõi nhân cứng, và vì đây là điểm yếu dễ bẻ tách 
nên cũng không đòi hỏi lực giữ nhân phải lớn như khi 
dùng phaco chop thông thường. Sau khi lõi nhân cứng 
được tách ra không còn bị ép chặt bởi lớp thượng nhân 
(cũng tương đối cứng) ở bên ngoài thì lõi nhân được bẻ 

và tán nhuyễn trong bao (lại được lớp thượng nhân che 
chắn) dễ dàng và an toàn. 

Phaco xoay Ozil chuyển động ngang nên dễ có 
nguy cơ phá vỡ bít tắc quanh đầu phaco tip.Để khắc 
phục điều này ta dùng dạng phóng thích năng lượng 
xung riêng lẽ (burst). 

Như vậy với kỹ thuật chẻ quanh lõi nhân cứng sẽ giải 
quyết được những trở ngại khi mổ vết mổ nhỏ cùng với 
việc chia tách nhân hoàn toàn bằng cơ học cộng với 
những ưu điểm của phaco xoay sẽ giúp ta phẫu thuật 
đục thủy tinh thể cứng nâu đen an toàn và hiệu quả. 

KẾT LUẬN 
Phaco xoay hiệu quả trong việc tán nhuyễn thủy 

tinh thể nâu đen, không gây bỏng vết mổ và ít làm tổn 
thương nội mô giác mạc. Kỹ thuật chẻ quanh lõi nhân 
cứng sẽ giúp chẻ nhân an toàn, không gây những biến 
chứng đứt Zinn, rách bao sau và giúp phaco xoay tán 
nhuyễn thủy tinh thể dễ dàng qua vết mổ nhỏ. 
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MASK THANH QUẢN SUPREME TRONG GÂY MÊ  
CHO NGƯỜI CAO TUỔI  

 

Trần Thị Kiệm - Bệnh Viện Bạch Mai 
 Nguyễn Ngọc Quỳnh - Bệnh viện K 

Công Quyết Thắng - Bệnh viện Hữu Nghị 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Nghiên cứu hiệu quả thông khí thông 

qua sự thay đổi các chỉ số Peak, Pmean, Vt, Vte, 
SpO2, EtCO2 khi dùng mask thanh quản Supreme 
trong gây mê ở hai mức cuff 45 và 55 cmH2O và đánh 
giá các tác dụng không mong muốn khi dùng mask 
thanh quản Supreme trong gây mê ở hai mức cuff 45 
và 55 cmH2O.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 60 bn chia 
hai nhóm dùng mask Supreme thông khí.  

Kết quả: Tỷ lệ đặt thành công lần đầu: 95%Thời 
gian đặt: 28,8 ± 8,3 giây. SpO2 duy trì 98-100 %, Vte 
đạt 95 % so với Vt. Các giá trị Peak, Pmean và EtCO2 

trong giới hạn bình thường. Cuộc mổ thuận lợi, 100% 
phẫu thuật viên hài lòng, 100 % bệnh nhân không 
khàn tiếng, không bị chảy máu họng hầu, không bị nôn 
và buồn nôn. Có 2 bệnh nhân 2 nhóm có đau họng 6 
giờ sau mổ (3,3 %). tần số tim và huyết áp ngay cả 
trước thủ thuật đặt và rút MTQ Supreme ít thay đổi. 

Kết luận: Sử dụng MTQ Supreme đảm bảo thông 
khí tốt và có hiệu quả như ống NKQ ở cả 2 mức cuff 
45 cmH2O và 55 cmH2O trong gây mê bệnh nhân 
cao tuổi. 

Từ viết tắt: ASA: American Society of 
Anesthesiologists; BN: Bệnh nhân; Cuff (Bóng chèn), 
Vt: Thể tích khí lưu thông (Vte): Thể tich khí thở ra 

Summary 
Objectives: To study the effective vetilation by the 

change of Peak, P mean, Vt, Vte, SpO2, EtCO2 when 
use to the larygeal mask Supreme in the pression: 45 
& 55 cmH2O and esstimating their effects besides.  

The patients and Method: 60 patients divided two 
groups to use to the Supreme in anesthesie for the old 
persons. 

Result: the proportionate to success of the firt 
intubation: 95 %; the time of intubetion::28,8 ± 8,3 giây; 
maintain SpO2: 98-100 %, Vte: 95 % compairin to Vt. 
Peak, Pmean and EtCO2 are normal. The operation 
was convenient, the content surgery was 100%. They 
are’nt bleeding, no nauseated, vommitting, no raucous 
voice. There are 2 patients who ihave a pain of the 
throat in two groups after 6 h post-operation(3,3 %). 
The rhythm of the heat and the blood pressure are 
changed little before intubation and apter extubation.  

Conclusion: The good effect ventilation in two 
degrees of presure cuff: 45 and 55 cmH2O is the same 
on the anesthesie of the old patient. It is’nt changing 
the blood pression and frequence of the heat. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Người cao tuổi thường có rất nhiều các bệnh mạn 

tính, nhiều rối loạn mà khả năng tự điều chỉnh bị hạn 

chế: Bệnh phổi mạn tính (COPD), tâm phế mạn, suy 
tim, THA,..., chính các bệnh kèm theo này là những 
thách thức đối với các nhà gây mê hồi sức, đòi hỏi phải 
có chiến lược gây mê, vô cảm thích hợp với từng bệnh 
nhân. Đối với các phẫu thuật đòi hỏi giãn cơ thì phương 
pháp vô cảm tốt nhất chính là gây mê nội khí quản. 
Tuy nhiên đặt nội khí quản và dùng giãn cơ ở người 
cao tuổi có thể gặp nhiều tác dụng không mong muốn 
như nhịp tim nhanh, tăng huyết áp, tăng áp lực nội sọ, 
tăng nhãn áp và phù nề thanh quản, đau họng, khàn 
tiếng, nguy cơ tồn đọng giãn cơ sau mổ. Sự ra đời của 
MTQ đã khắc phục được phần nào những nhược điểm 
này đồng thời vẫn đảm bảo thông khí tốt trong gây mê-
phẫu thuật. Ngày nay MTQ đã được áp dụng rộng rãi 
trong gây mê phẫu thuật tiết niệu [5], phẫu thuật sản 
khoa, phẫu thuật nội soi ổ bụng. Trong gây mê bằng 
MTQ thì áp lực cuff là yếu tố rất quan trọng để đảm 
bảo thông khí tốt, nếu áp lực cuff chưa đủ sẽ bị rò rỉ khí 
không đảm bảo cho thông khí, nhưng nếu áp lực cuff 
quá cao sẽ gây ra một số tác dụng không mong muốn 
như đau họng, khàn tiếng – sau phẫu thuật. áp lực tối 
ưu của cuff được xác định trong khoảng 45 cmH2O đến 
60 cmH2O. 

- Tại Việt Nam chưa có nghiên cứu nào về việc sử 
dụng MTQ Supreme trong gây mê bệnh nhân cao tuổi. 
Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm hai 
mục tiêu: 

1. Nghiên cứu hiệu quả thông khí thông qua sự thay 
đổi các chỉ số Peak, Pmean, Vt, Vte, SpO2, EtCO2 khi 
dùng mask thanh quản Supreme trong gây mê ở hai 
mức cuff 45 và 55 cmH2O. 

2. Đánh giá các tác dụng không mong muốn khi 
dùng mask thanh quản Supreme trong gây mê ở hai 
mức cuff 45 và 55 cmH2O. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: can 

thiệp lâm sàng, tiến cứu có so sánh. 
- Gồm 60 bệnh nhân dùng mask thanh quản 

Supreme trong gây mê tại phòng mổ bệnh viện K, cơ 
sở 2 từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2012.  

2. Cách tiến hành 
1. Chuẩn bị bệnh nhân: Khám tiền mê, giải 

thích,thụt tháo, dặn nhịn ăn. 
2. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, máy móc và 

thuốc. 
3. Kỹ thuật tiến hành. 
3.1. Tiền mê: Lắp máy theo dõi: Tần số tim, HATT, 

HATTr, HATB, điện tâm đồ, SpO2. Làm đường truyền 
ngoại vi, truyền dịch natriclorua 0,9%. Thở oxy 3lít/phút 


